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so sánh hoạt tính kháng nấm mốc của các loại chitosan có 
nguồn gốc khác nhau trong điều kiện xử lý chiếu xạ và 

môi trường nuôi cấy khác nhau 

NGUYỄN DUY LÂM 

Viện Công nghệ sau thu hoạch 

trần băng diệp 

Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân 

Việc sử dụng chitosan để làm màng bao cho 
bảo quản quả tươi được đánh giá là một hướng 
phát triển mới trong công nghệ sau thu hoạch 
của tương lai [2]. Loại polysacarit này tự nó ®8 
có khả năng ức chế sự phát triển của vi sinh vật 
gây hỏng quả [3, 4, 8]. Các mẫu chitosan có 
nguồn gốc khác nhau có thể có hoạt tính ức chế 
vi sinh vật khác nhau. Tuy nhiên, cho tới nay 
vẫn chưa có nghiên cứu nào đề cập tới hiệu ứng 
đó.  

Hiện nay, phương pháp bọc màng chitosan 
vẫn chưa thể phát triển thành quy mô thương 
mại ở nhiều nước. Nguyên nhân là do hiệu quả 
kháng vi sinh vật của chitosan không đủ mạnh 
mà giá sản xuất lại cao so với các hóa chất trừ 
nấm tổng hợp. Để nâng cao hoạt tính kháng vi 
sinh vật của chitosan, một số tác giả ®8 sử dụng 
phương pháp chiếu xạ nhằm tạo ra các phân 
đoạn có trọng lượng phân tử thấp. Nghiên cứu 
sớm nhất do Matsuhashi và Kume [9] tiến hành, 
®8 chỉ ra rằng chitosan chiếu xạ ở liều 100 kGy 
có khả năng ức chế cao nhất đối với sự phát 
triển của Esherichia coli. Các nghiên cứu gần 
đây của chúng tôi cũng thu được những kết quả 
tương tự đối với một số chủng vi khuẩn, nấm 
mốc và nấm men gây thối hỏng quả điển hình 
trong bảo quản sau thu hoạch [1, 5-7]. Do chiếu 
xạ ở trạng thái khô mà liều chiếu tối ưu tìm 
được trong các nghiên cứu nêu trên đều rất cao. 
Cần thiết phải tìm cách giảm liều chiếu để nâng 
cao tính khả thi của phương pháp về giá thành 
và về tính lành của màng bọc. Xử lý chiếu xạ 
chitosan ở trạng thái lỏng có thể đáp ứng được 
yêu cầu đó, nhưng vẫn chưa được đề cập trong 
các nghiên cứu trước đây. 

Phương pháp nuôi cấy trên môi trường thạch 
đĩa rắn thường được sử dụng để đánh giá tác 
dụng kháng nấm mốc của chitosan, kể cả 
chitosan chiếu xạ [7, 11]. Trong vài nghiên cứu 
gần đây, chúng tôi ®8 sử dụng phương pháp 
nuôi cấy nấm mốc trong môi trường lỏng và 
nhận thấy rằng vi sinh vật bị ức chế ở nồng độ 
chitosan rất thấp so với kết quả của các tác giả 
khác sử dụng môi trường nuôi cấy thạch đĩa [1, 
5, 6]. Tuy nhiên, một nghiên cứu so sánh đầy đủ 
về độ nhạy của hai phương pháp nuôi cấy để 
đánh giá tác dụng của chitosan với cùng một 
điều kiện thí nghiệm vẫn chưa được tiến hành.  

Vì những lý do nêu trên mà nội dung của 
nghiên cứu này nhằm so sánh hoạt tính kháng 
nấm mốc của các mẫu chitosan có nguồn gốc 
khác nhau và được xử lý chiếu xạ ở trạng thái 
khô và trạng thái lỏng. Hoạt tính cũng được 
đánh giá so sánh trên vi sinh vật được nuôi cấy 
trong môi trường rắn và lỏng. 

I. phương pháp nghiên cứu 

1. Các mẫu chitosan và chủng vi sinh vật 

Ba loại chitosan có nguồn gốc khác nhau 
nhưng đều được tách chiết từ vỏ tôm. Chúng đều 
có độ đề axêtyl hóa 90% nhưng khác nhau về 

trọng lượng phân tử (TLPT) ( vM ): chitosan 
dạng bột ký hiệu 9B của h8ng KATOKICHI 

(Nhật Bản) với vM = 830.000 D, chitosan dạng 
vảy ký hiệu No.1 do Phòng Công nghệ bức xạ - 
Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt sản xuất với 

vM = 280.000 D, và chitosan dạng vảy ký hiệu 
No.2 do Phòng Polyme dược phẩm - Viện Hóa 
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học cung cấp với vM = 552.000 D.  

Các vi sinh vật được sử dụng để đánh giá 
hoạt tính kháng vi sinh vật của chitosan gồm 3 
chủng nấm mốc: Fusarium dimerum Penzig, 
Aspergillus fumigatus Fresenius và Aspergillus 
japonicus Saito. Chúng tôi ®8 phân lập và phân 
loại các chủng này từ quả xoài và quả thanh 
long như ®8 nêu trong báo cáo trước [1, 5]. 

2. Xử lý chiếu xạ chitosan ở trạng thái khô và 
lỏng 

Chitosan được xử lý tia gamma bằng nguồn 
Co-60 tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội và Viện 
nghiên cứu hóa học bức xạ Takasaki (Nhật 
Bản). Suất liều chiếu trung bình là 1,5 kGy/h với 
các mẫu xử lý ở Hà Nội và 10 kGy/h với các 
mẫu xử lý ở Takasaki. Khoảng liều chiếu xạ áp 
dụng là 50-500 kGy. 

Khi chiếu xạ ở trạng thái lỏng, chitosan 
được pha với axít axêtic 5% thành dung dịch 
chitosan đặc 10% ở dạng như bột nh8o. Các 
mẫu sau đó được đóng vào các túi PE và xử lý 
chiếu xạ ở các liều từ 2-40 kGy. Các mẫu lỏng 
được bảo quản lạnh sau khi chiếu xạ. 

3. Phương pháp xác định hoạt tính kháng vi 
sinh vật 

Hoạt tính kháng vi sinh vật được đánh giá 
thông qua nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của 
chitosan. Nuôi cấy trên môi trường rắn được 
thực hiện với môi trường PDA (Potato Dextro 
Agar) sử dụng các đĩa petri, trong khi để nuôi 
cấy lỏng ®8 sử dụng môi trường PDB (Potato 
Dextrose Broth của h8ng Difco). Quy trình chi 
tiết ®8 được trình bày trong nghiên cứu trước [1, 
5], theo đó dung dịch gốc chitosan chiếu xạ 1% 
trong axít axêtic 0,5% được pha vào môi trường 
để tạo các nồng độ khác nhau (pH=6). Các 
chủng thí nghiệm được cấy vào các bình tam 
giác 500 ml có chứa 100 ml môi trường PDB ®8 
bổ sung chitosan ở các nồng độ thích hợp. Nuôi 
cấy lắc với tốc độ lắc 220 vòng/phút ở 28-30oC 
trong 96 giờ. 

II. kết quả và thảo luận 

1. So sánh hoạt tính kháng nấm mốc của 
chitosan nuôi cấy trên môi trường thạch 
đĩa và trong môi trường lỏng 

Nuôi cấy thạch đĩa sử dụng môi trường PDA 
còn nuôi cấy lỏng sử dụng môi trường PDB 
chứa chitosan cùng loại ở các nồng độ khác 

nhau. Chitosan No.2 là loại có vM ban đầu 
552.000 D, sau khi chiếu xạ ở liều 60 kGy giảm 
xuống còn 170.000 D. Sự phát triển của các 
chủng nấm mốc được xác định thông qua sự 
tăng sinh khối trong môi trường lỏng hay đường 
kính của hệ sợi trên thạch đĩa. Kết quả xác định 
MIC của 3 chủng nấm mốc được nêu trong bảng 
1. Sự phát triển của hệ sợi nấm được minh hoạ ở 
hình 1. Bảng 1 cho thấy MIC trên môi trường 
thạch đĩa lớn hơn hàng chục lần so với MIC 
trong môi trường lỏng. Chẳng hạn, để ức chế F. 
dimerum Penzig trong môi trường lỏng chỉ cần 
nồng độ 200 mg/l, trong khi nuôi cấy trên môi 
trường thạch đĩa yêu cầu nồng độ chitosan 
3.400 mg/l. Kết quả cũng tương tự đối với hai 
chủng Aspergillus. Như vậy, so sánh hai môi 
trường với nhau, chúng ta thấy sử dụng môi 
trường lỏng có độ nhạy cao hơn môi trường 
thạch đĩa. Phương pháp nuôi cấy lỏng rất được 
phổ biến để nuôi cấy vi khuẩn, còn đối với nấm 
mốc thì rất ít khi được sử dụng. Chúng tôi cho 
rằng sở dĩ môi trường lỏng có độ nhạy cao hơn 
là do tác động của chitosan tới vi sinh vật dễ 
được thực hiện hơn. Tác động của chitosan được 
duy trì thường xuyên ở nồng độ gần như không 
thay đổi trong suốt thời gian nuôi cấy. Đối với 
nuôi cấy trên thạch đĩa, hầu như không có sự 
dịch chuyển của chitosan trong toàn bộ thể tích 
nuôi cấy. Hệ sợi phát triển đến đâu thì có tác 
động của các phần chitosan tại nơi đó, trong khi 
chính lượng chitosan tại đó có thể bị suy giảm 
do tác động của chitinaza hay chitosanaza do vi 
sinh vật tiết ra để phân hủy chitosan. Giá trị 
MIC trên thạch đĩa thu được trong nghiên cứu 
này cũng phù hợp với một số nghiên cứu của 
các tác giả khác [8, 11]. Vì phương pháp nuôi 
cấy lỏng có độ nhạy cao hơn, nên trong các 
khảo sát tiếp theo, chúng tôi chỉ sử dụng phương 
pháp nuôi cấy này để phục vụ cho các đánh giá 
tác động của các tác nhân khác nhau. 

2. So sánh hoạt tính kháng nấm mốc của các 
mẫu chitosan có nguồn gốc và trọng lượng 
phân tử (TLPT) ban đầu khác nhau 

Để thực hiện nghiên cứu so sánh hoạt tính 
kháng vi sinh vật, thí nghiệm này chỉ sử dụng 
một chủng nấm mốc F. dimerum Penzig nuôi 
cấy trong môi trường lỏng. Kết quả xác định 



 9 

MIC của các mẫu chitosan nguyên dạng (không 
chiếu xạ) và các mẫu chitosan chiếu xạ được 
trình bày trên hình 2. Giá trị MIC của các mẫu 
chitosan nguyên dạng No.1, No.2 và 9B lần lượt 
là 280, 320 và 280 mg/l. MIC của chitosan No.1 
và 9B là bằng nhau (280 mg/l), trong khi chúng 

có vM rất khác nhau (280.000 và 830.000). 
Như vậy, MIC của các mẫu chitosan nguyên 
dạng có thể khác nhau nhưng sự khác biệt 
không quá lớn và không phụ thuộc vào TLPT 
của chúng.  

Khi xử lý chiếu xạ trong khoảng liều 25-200 
kGy thì MIC bị thay đổi, nhưng sự thay đổi ở cả 
3 loại chitosan đều có chung một quy luật, đó là 
đều tạo ra một cực tiểu về MIC hay nói một 

cách khác là đều có một cực đại về hoạt tính 
kháng nấm xuất hiện tại một liều chiếu xạ nhất 
định. Điều đáng chú ý khác là giá trị cực tiểu 
MIC của 3 loại chitosan là khác nhau, cụ thể là 
250, 210 và 220 mg/l tương ứng cho mẫu No.1, 
No.2 và 9B. Các cực tiểu MIC mặc dù đều xuất 
hiện trong khoảng liều hấp thụ 50-100 kGy, 
nhưng liều cần thiết cho chúng xuất hiện không 
giống nhau, phụ thuộc vào TLPT ban đầu. Để có 
MIC cực tiểu, dường như có một quy luật là nếu 
mẫu chitosan có TLPT ban đầu nhỏ hơn (chẳng 
hạn mẫu No.1) thì yêu cầu liều chiếu thấp hơn 
(50 kGy), còn mẫu có TLPT ban đầu lớn hơn 
(chẳng hạn mẫu No. 2 và 9B) thì yêu cầu liều 
chiếu cao hơn (tương ứng là 60 và 100 kGy). 

Bảng 1 

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của chitosan No.2 ( vM = 552.000) chiếu xạ ở trạng thái 
khô được thử nghiệm trên nấm mốc nuôi cấy trên thạch đĩa và trong môi trường lỏng 

MIC của mẫu chitosan No.2 (mg/l) 

Nuôi cấy thạch đĩa Nuôi cấy lỏng 

 

Chủng nấm mốc 

Không chiếu 
xạ 

Chiếu xạ 

60 kGy 
Không chiếu 

xạ 
Chiếu xạ 

60 kGy 

Fusarium dimerum Penzig 3.400 2.800 200 150 

Aspergillus fumigatus Fresenius 3.000 2.500 150 120 

Aspergillus japonicus Saito 3.000 2.500 120 80 
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xạ ở trạng thái khô tới sự phát triển của hệ sợi 

nấm F. dimerum Penzig nuôi cấy trên thạch đĩa 
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Kết quả ở hình 2 còn cho thấy sự tăng MIC 
xuất hiện ở mẫu No.1 khi chiếu xạ ở liều lớn 
hơn 150 kGy. Hiệu ứng này có thể liên quan 
đến sự phân hủy mạch chitosan khi bị chiếu xạ 
liều cao, làm hình thành những phân đoạn TLPT 
thấp ở dạng mono- hay oligom có hoạt tính kích 
thích vi sinh vật phát triển [9, 10, 12]. Hiện 
tượng này có thể hiểu được vì chitosan từ lâu ®8 
được biết đến như là một chất tăng trưởng thực 
vật. Hiệu ứng nêu trên chỉ xuất hiện ở mẫu 
No.1, mà không xuất hiện ở mẫu No.2 và 9B khi 

cùng được chiếu xạ ở liều trên 150 kGy; có thể 
do mẫu No.1 ngay từ lúc chưa chiếu xạ ®8 có 
TLPT khá nhỏ so với hai mẫu còn lại. 

3. So sánh hoạt tính kháng nấm mốc của các 
mẫu chitosan được chiếu xạ ở trạng thái 
khô và trạng thái lỏng 

Các kết quả ở phần trên ®8 chỉ ra rằng chiếu 
xạ ở trạng thái khô ®8 làm tăng hoạt tính kháng 
vi sinh vật của chitosan. Tuy nhiên, liều chiếu 
xạ cần thiết để tạo ra hiệu quả kháng vi sinh vật 
cao nhất là 50-100 kGy. Đây là liều khá cao, có 
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Hình 2. Sự thay đổi nồng độ ức chế tối 
thiểu (MIC) của chitosan No.1 (hình trên), 

No.2 (hình giữa) và chitosan 9B (hình dưới) 
chiếu xạ ở trạng thái khô đối với sự phát 

triển của Fusarium dimerum Penzig 
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thiểu (MIC) của chitosan No.1 (hình trên), 

No.2 (hình giữa) và chitosan 9B (hình dưới) 
chiếu xạ ở trạng thái lỏng đối với sự phát 

triển của Fusarium dimerum Penzig 
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thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế cho ứng 
dụng của công nghệ về sau. Trong phần này 
chúng tôi nghiên cứu hoạt tính kháng vi sinh vật 
của các mẫu chitosan chiếu xạ ở trạng thái lỏng 
và so sánh hiệu quả đó với xử lý ở trạng thái khô 
®8 thực hiện ở phần trên. Để thực hiện khảo sát 
này, các mẫu chitosan dạng “bột nh8o” được tạo 
ra bằng cách pha chitosan 10% trong axit axêtic 
5%. Sau đó, đem chiếu xạ ở liều 4-10 kGy đối 
với mẫu chitosan No.1 và No. 2, 10-40 kGy đối 
với mẫu 9B. Kết quả xác định MIC thực hiện 
đối với Fusarium dimerum Penzig được nêu trên 
hình 3.  

Sự thay đổi MIC theo liều chiếu xạ của cả 3 
mẫu chitosan xử lý ở trạng thái lỏng đều xuất 
hiện một MIC cực tiểu. Giá trị này là 540 mg/l 
đạt được khi chiếu xạ mẫu No.1 ở liều 4 kGy, là 
500mg/l đối với mẫu No.2 ở liều 4 kGy và là 
580 mg/l đạt được khi chiếu xạ mẫu 9B ở liều 
25-30 kGy. Rõ ràng là MIC cực tiểu của ba mẫu 
chitosan khi chiếu xạ lỏng cũng khác nhau và 
được xuất hiện ỏ liều chiếu xạ cũng khác nhau. 
Điều này hoàn toàn tương tự như khi xử lý chiếu 
xạ ở trạng thái khô ®8 trình bày ở phần trên.  

Như vậy, xử lý chiếu xạ chitosan ở trạng 
thái “bột nh8o” cũng tạo ra sự thay đổi hoạt tính 
kháng vi sinh vật theo xu hướng như xử lý ở 
trạng thái khô, tức là tạo ra một cực đại về hoạt 
tính đó. Liều chiếu xạ để tạo ra cực đại đó khi 
xử lý ở trạng thái “bột nh8o” thấp hơn hẳn so 
với khi xử lý ở trạng thái khô (nhỏ hơn 4-12 
lần). Tuy nhiên, do cách chuẩn bị trạng thái “bột 
nh8o” với axit axêtic nồng độ cao vì một lý do 
chưa xác định được ®8 làm giảm hoạt tính của 
chitosan tới mức mà ngay cả khi đạt được giá trị 
cực đại, hoạt tính đó vẫn nhỏ hơn mẫu chitosan 
khô trước khi chiếu xạ. Trong thời gian tới, cần 
làm rõ nguyên nhân của việc thay đổi hoạt tính 
kháng vi sinh vật khi chitosan chuyển sang trạng 
thái lỏng. 

III. kết luận 

1. Sử dụng phương pháp nuôi cấy lỏng để 
đánh giá hoạt tính kháng nấm mốc của chitosan 
có độ nhạy cao hơn hàng chục lần so với 
phương pháp nuôi cấy trên thạch đĩa.  

2. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) của các 
mẫu chitosan có nguồn gốc khác nhau đối với 
Fusarium dimerum Penzig nằm trong khoảng 

280-320 mg/l, không phụ thuộc vào nguồn gốc 
và trọng lượng phân tử ban đầu. 

3. Xử lý chiếu xạ chitosan ở trạng thái khô 
và ở trạng thái lỏng đều tạo ra một cực đại về 
hoạt tính ức chế vi sinh vật. Hơn nữa, khi chiếu 
xạ ở trạng thái lỏng thì liều chiếu xạ yêu cầu để 
tạo ra hoạt tính cực đại thấp hơn hẳn so với khi 
chiếu xạ ở dạng khô.  

4. Để tạo được hoạt tính kháng nấm mốc cực 
đại thì chitosan có TLPT ban đầu nhỏ hơn cần 
liều chiếu xạ thấp hơn, còn mẫu chitosan có 
TLPT ban đầu lớn hơn yêu cầu liều chiếu xạ cao 
hơn. Điều này đúng cho cả hai trường hợp chiếu 
xạ chitosan ở trạng thái khô và trạng thái lỏng. 
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COMPARATIVE STUDY ON THE ANTIFUNGAL ACTIVITY OF CHITOSAN OF 
VARIOUS ORIGINs TESTED IN DIFFERENT CONDITIONS OF RADIATION 

TREATMENT AND CULTURE MEDIUMS 

NGUYEN DUY LAM, TRAN BANG DIEP 

SUMMARY 

The antifungal activity of three chitosan samples varied in the molecular weights (280,000, 552,000 
and 830,000 D) and in the origins of production (Vietnam and Japan) were studied against Fusarium 
dimerium Penzig. The liquid and agar-plate mediums were formulated for evaluating the minimal inhibitory 
concentration (MIC) and the sensitivity of culture method. For antifungal activity enhancement, chitosan 
samples were irradiated with gamma rays in solid and paste-like conditions. Results showed that the MIC of 
chitosan samples tested in liquid medium was above ten times smaller than that of chitosan samples tested on 
agar-plates. So the method using liquid medium had higher sensitivity than the agar-plate method. MICs of 
native chitosan samples using liquid medium ranged from 280 to 320 mg/L were independent on their 
molecular weight (MW). The radiation treatment in solid and paste-like conditions had improved the chitosan 
antifungal activity. In addition, there was a maximal activity appeared for each of chitosan samples that has 
been irradiated in any condition. For enhancement of maximal antifungal activity, the solid-state radiation 
treatment required dose of 50-100 kGy, while a lower range of doses could be used in case of treatment in 
paste-like state. Further more, the optimal radiation dose for maximal antifungal activity enhancement was 
recorded as the initial MW dependent: the higher MW of the initial chitosan required higher dose.  
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